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TÓM TẮT Trong bài báo này chúng tôi nêu kết quả sử dụng mô hình số trị phổ biến để 

giải các bài toán liên quan tới môi trường biển. Đó là giải hệ phương trình 
Saint – Venant hai chiều biến đổi theo thời gian nhằm đưa ra trường phân 
bố không gian – thời gian của các yếu tố vật lý như là dòng chảy, mực nước 
v.v.…  Kết hợp với các số liệu cập nhật được mô hình cho phép đánh giá, dự 
báo các yếu tố đó. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chúng tôi ứng dụng giải hệ 
phương trình Saint – Venant cho khu vực cửa sông Cửa Bé vịnh Nha Trang, 
các kết quả tính toán có so sánh với các kết quả đo đạc ở khu vực này. 
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SUMMARY In this paper, the results of using the numerical modeling to decide the 

problems related to the marine environment are presented. The two – 
dimensional Saint – Venant’s equation system is decided with time 
variability to receive space – time fields of such physical characteristics as 
current, sea level etc. With the up – to – date data this model can provide 
estimating and forecasting of those characteristics. This model was applied to 
Cua Be area and the calculated results were compared with the measured 
values. 

 
 

I. MỞ ĐẦU 
 

Từ những kết quả điều tra khảo 
sát biển ở vịnh Nha Trang, một cơ sở 
dữ liệu tương đối phong phú đã được 
hình thành cho phép mô tả các đặc 
trưng cơ bản của nhiều yếu tố thủy 
động lực biển, như mực nước, thủy 
triều, sóng v.v.… Tuy nhiên việc sử 
dụng các mô hình số để giải các bài 
toán liên quan tới môi trường biển khu 

vực vẫn rất cần thiết. Dưới đây chúng 
tôi tiến hành giải số hệ phương trình 
Saint – Venant hai chiều biến đổi theo 
thời gian, nhằm đưa ra trường phân bố 
không gian - thời gian của các yếu tố 
vật lý như dòng chảy, mực nước ở khu 
vực cửa sông Cửa Bé, vịnh Nha Trang. 
Các kết quả tính toán được thể hiện 
qua phân bố không gian của các yếu tố 
tại từng thời điểm, biến đổi theo thời 
gian trên các điểm cố định. Các kết 
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quả tính toán có so sánh và đánh giá 
với các kết quả đo đạc trong các đợt 
khảo sát ở khu vực này. Tính toán 
phân bố không gian – thời gian các yếu 
tố dòng chảy, dao động mực nước, đồng 
thời kết hợp các số liệu cập nhật cho 
phép đánh giá và dự báo chúng. 

 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Cơ sở của phương pháp nghiên 
cứu 

Mô hình được thiết lập dựa trên 
việc giải số trị hệ phương trình Saint –
Venant [1]. Hệ phương trình Saint –
Venant bao gồm các phương trình động 
lực và phương trình liên tục như sau: 
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Các ký hiệu trong các phương 
trình trên là: 

u, v - các thành phần vận tốc 
dòng chảy trung bình theo độ sâu theo 
phương kinh tuyến và vĩ tuyến. 
 a0  - độ sâu trung bình kể từ một 
mặt chuẩn nào đó xuống đáy biển.  
 h  - mực nước trung bình kể từ 
mặt chuẩn đó lên mặt biển. 
 g   - gia tốc trọng trường. 

  - tham số Côriôlis. 
c   - hệ số cản Chezy. 

 t   - thời gian. 
 Đối với khu vực cửa sông và vùng 
nước nông ven bờ có mặt thoáng nhỏ 
thì có thể bỏ qua thành phần liên quan 
đến gió trong hệ phương trình trên. 

Vùng cửa sông ra biển là vùng nước 
ven bờ rộng và thoáng, không thể bỏ 
qua tác động của gió được. 

Mô hình tính toán cần 3 loại điều 
kiện biên gồm: 

- Biên cứng là ranh giới bờ biển, 
bờ sông, cù lao, bãi nổi v.v…. 

- Biên lỏng phía biển là dao động 
mực nước biển theo thủy triều. 

- Biên lỏng phía sông là dòng 
chảy sông. 

Tại biên cứng sử dụng điều kiện 
không thấm, tức là Un = 0 (Un vận tốc 
pháp tuyến). 

Tại các biên lỏng hướng biển, sử 
dụng các bộ hằng số điều hòa mực nước 
tính theo thời gian. Cơ sở của phương 
pháp tính hằng số điều hòa dạng: 
hi = H0+ Hi Fi Cos [qit+ i+(V0+U)i]         

   (4)  
trong đó: 
 H0 là mực nước trung bình tại 
điểm đo hoặc tính. 
 Hi ,  i là các giá trị hằng số điều 
hòa biên độ và pha. 
 qi  là tốc độ góc các sóng thành 
phần thứ i. 
 Fi, (V0+U)i là các tham số thiên 
văn. 

Tại các biên lỏng hướng sông tính 
theo công thức:  

 V = 
S
Q              (5) 

trong đó Q là lưu lượng nước sông, S là 
mặt cắt ướt ngang sông. 

2. Phương pháp tính 

Để giải hệ phương trình Saint – 
Venant cho vùng tính là khu vực cửa 
sông Cửa Bé vịnh Nha Trang, trong mô 
hình sử dụng các sơ đồ sai phân hữu 
hạn, khi giải đã sử dụng lược đồ sai 
phân hiện. Miền tính được rời rạc hóa 
bằng lưới ô vuông và dùng các xấp xỉ 
sau: 

   (1) 
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                      (8) 

(u2+v2)1/2 = [u(x,y,t)] + 
16
1  [v(x+1,y+1,t) 

+ v(x+1,y-1,t) + v(x-1,y+1,t) +v(x-1,y-
1,t)]21/2 =  A1(x,y,t)                      (9) 

Thay các xấp xỉ (6), (7), (8), (9) 
vào (1), (2), rút ra được các phương 
trình tính u(x,y,t+2), v(x,y,t+2).   

Để tính h, ta dựa vào phương 
trình liên tục (3) và có xét đến biến đổi 
theo trục x như sau: 

2
x

x



 [  (a0+h)u](x+1,y,t+3)  =  a0(x+1,y) [ 

u(x + 2, y, t + 2) ] - u(x,y,t+2)] + 
2
1  [h 

(x+3, y, t+1) + h(x+1,y,t+1) u (x + 2, y, t 
+ 2)] - [h(x+1,y,t+1) + h(x-1,y,t+1) u (x, 
y, t+2                                       (10)
  

Tương tự theo trục y ta có: 
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 [  (a0+h)v](x+1,y,t+3) = a0(x+1,y) [v(x 

+ 1, y, + 1, t - 2) -v(x + 1, y + 1, t+2)] + 

2
1   [h(x + 1, y + 2t + 1)  + h(x + 1, y, 

t+1] v(x + 1, y + 1, t + 2) -[ h(x + 
1,y,t+1) + h(x + 1, y, - 2, t + 1] v(x + 1, 
y, -2, t + 2) = SH2                     (11) 

Thay các xấp xỉ (10), (11) vào 
phương trình liên tục (3), sẽ thu được 
phương trình tính h(x + 1, y, t+3).  

Tóm lại quá trình tính có thể 
phác họa bằng phương pháp giải như 
sau: 
 Bước 1: tại thời điểm ban đầu (t = 
t0), cần phải cho giá trị ban đầu u(x, y, 

t0), v(x, y, t0). Tại thời điểm t0 + t cần 
cho giá trị của h(x, y, t0+ t),  hay h(x, 
y, t+1). 
 Bước 2: Tại thời điểm t0+2 t 
(hay t+2) cần phải tính u, v. 
 Bước 3: Tại thời điểm t0+3 t 
(hay t+3) cần phải tính h. 

Quá trình tính toán u, v và h cứ 
đan xen như vậy. Giới hạn về bước thời 
gian, phải thỏa mãn điều kiện:  

1
)()( 22






yx

tgH Max
           (12) 

trong đó  Hmax  là độ sâu cực đại trong 
miền tính.  
 Điều kiện hội tụ và ổn định 
nghiệm tại mỗi thời điểm là các 
nghiệm u, v, h ở vòng lặp thứ i và các 
nghiệm ở vòng lặp thứ i–1 sai khác 
nhau nhỏ hơn hoặc bằng một số  đủ 
bé ( = 10-1 cm khi điều kiện giới hạn 
về bước thời gian thỏa mãn thì điều 
kiện này dễ dàng được thực hiện). 

3. Các thông số, điều kiện biên và 
điều kiện ban đầu 

3.1. Các thông số mô hình 

Các hệ số và các thông số cho 
trước của mô hình như sau:  
 Tham số Côriôlis  = 2  Sin  
trong đó  là tốc độ góc quay của trái 
đất ( = 0,000072921) 
 là vĩ độ trung bình của miền tính 
( = 12,20o) 
 Độ sâu lấy từ bản đồ vịnh Nha 
Trang, xuất bản năm 1950, tỷ lệ 
1/30.000, có chỉnh lý bổ sung thêm 
theo số liệu đo đạc độ sâu của lần khảo 
sát tháng 4/2000. 
  x= y=12.500cm,  t=9s. 

3.2. Điều kiện biên 

 -Tại biên lỏng: 
Đối với h(x,y,t), dự báo độ cao 

mực nước được tiến hành theo công 
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thức cơ bản (4). Các số liệu đo mực 
nước ở trạm Cầu Đá, số liệu dòng chảy 
trong các đợt khảo sát tháng 4/2000, 
tháng 11/2000, được dùng để tìm các 
thông số của hằng số điều hòa tại khu 
vực này. 

Đối với tốc độ dòng chảy ở các 
biên lỏng, giả thiết rằng tốc độ dòng 
chảy tại đây phụ thuộc tuyến tính với 
tốc độ dòng chảy ở các điểm lân cận 
biên như sau: 

- Theo bước không gian ở thời 
điểm t=n, tại biên   

i=N, j= M  
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 - Theo bước thời gian ở thời điểm 
t=n, tại biên   
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3.3. Điều kiện ban đầu 

Giải mô hình bằng số hệ phương 
trình Saint – Venant vùng vịnh Nha 
Trang khu vực sông Cửa Bé, điều kiện 
ban đầu cho là ở thời điểm t=to, giả 
thiết gió không tác động, biển ở trạng 
thái hoàn toàn yên tĩnh.   

u(x,y,to)=0,  v(x,y,to)=0, h(x,y,to)=0. 
 Quá trình tính toán đã làm cụ thể 
như sau:  
 Vùng nghiên cứu có tọa độ 
(109o12’, 12o13’), (109o12’, 12o11’), 
(109o16’, 12o11’), (109o16’, 12o13’), được 
chia thành mạng lưới 65 * 56 ô. 

Khu vực cửa sông Cửa Bé có địa 
hình đáy và địa hình đường bờ phức 
tạp, đường bờ ở khu vực này tổng hợp 
cả bờ biển, bờ sông, cù lao, bãi nổi. 
Trên cơ sở đo đạc và tài liệu sẵn có tại 
khu vực này về địa hình đáy và địa 
hình đường bờ chúng tôi xây dựng một 

chương trình tính dòng triều và dòng 
tổng hợp tương ứng bằng ngôn ngữ lập 
trình Visual Basic cho máy PC và được 
kiểm nghiệm về độ ổn định tính toán 
trong thời gian dài (1012s, phụ thuộc bộ 
nhớ của máy tính) và các kết quả tính 
toán được trình bày dưới dạng các bức 
tranh dòng triều (Hình 1, 2, 3, 4), mô 
tả trường vận tốc, giá trị của tốc độ 
dòng chảy cho khoảng thời gian khác 
nhau, miền dòng được rời rạc hóa bằng 
các véc tơ thể hiện độ lớn và hướng 
dòng, cho phép mô phỏng bức tranh 
dòng triều trong khu vực cửa sông Cửa 
Bé, vịnh Nha Trang.  

 
III. KẾT QUẢ  

1. Các kết quả 

Kết quả tính toán được thể hiện 
qua các bản đồ véc tơ (Hình 1, 2, 3, 4) 
và các bản đồ đường đồng mức của độ 
cao mực nước (Hình 5, 6). 
 Khi triều bắt đầu lên (Hình 1), 
dòng chảy nhỏ dưới 10 cm/s tạo thành 
các luồng dòng theo các hướng khác 
nhau, dòng trong sông chảy ra lớn hơn 
dòng do mực triều gây ra. 
 Khi triều lên mạnh: dòng từ phía 
bắc chảy xuống, dòng từ phía đông, 
phía nam chảy vào, dòng từ trong sông 
chảy ra và ảnh hưởng của các đảo Hòn 
Miễu, Hòn Tầm, Hòn Tre tạo nên dòng 
chảy ở trong vùng này có các luồng 
mạnh rất rõ rệt (Hình 2). Trong khi đó 
lại có vùng có tốc độ dòng chảy nhỏ, ở 
khu vực cửa sông do có dòng chảy 
mạnh từ phía bắc chảy vào, dòng chảy 
từ phía nam chảy tới và dòng trong 
sông đổ ra nên khu vực này có sự dồn 
nén và dâng nước (Hình 5), dòng chảy 
ở vùng này là yếu. Khi triều bắt đầu 
dừng: dòng chảy của toàn khu vực là 
yếu, tốc độ dòng sông chảy ra nhỏ, lúc 
này độ cao mực nước trong sông và độ 
cao mực nước triều là ngang nhau (các 
đường đồng mức của mực nước triều khi 
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triều bắt đầu lên và triều bắt đầu dừng 
phân bố rất thưa, khi vẽ đường đồng 
mức của mực nước sẽ không có khi các 
đường mức có giá trị khác nhau trên 5 
cm). 
 Khi triều xuống mạnh: dòng chảy 
tạo thành các luồng chảy mạnh lên các 
hướng khác nhau, luồng chảy ra phía 
bắc, dòng chảy xuống phía nam và 
dòng chảy ra phía đông (Hình 4), lúc 
này mực nước hạ thấp (Hình 6). Từ các 
tính toán cho thấy rằng dòng chảy ở 
khu vực này là rất phức tạp do ảnh 
hưởng rất nhiều của đường bờ, các đảo 
và địa hình đáy gây ra. 
2. Kiểm chứng 

Đợt khảo sát vào mùa khô tháng 
4/2000 đo dòng chảy tại trạm liên tục ở 
gần mặt cắt ngắn nhất giữa khu Hòn 
Ông và Hòn Miễu, điểm đo có độ sâu 
6,5 m và đo tại 2 tầng (tầng 1m và 
tầng 5m), đo một ngày đêm bằng máy 
DNC – 2M của Anh [3], qua tính toán 
cho thấy, dòng có tần suất trong 
khoảng nhỏ hơn 14 cm/s và lớn hơn 2 
cm/s chiếm 83,32%, tốc độ cực tiểu là 2 
cm/s, tốc độ cực đại là 20 cm/s, tốc độ 
trung bình là 8,4 cm/s, hướng SW 
chiếm tới 64,58% và hướng NE chiếm 
0% ở tầng 1 mét. Ở tầng 5 mét, tốc độ 
dòng có tần suất xuất hiện trong 
khoảng nhỏ hơn 14 cm/s và lớn hơn 2 
cm/s chiếm tuyệt đại đa số 98,95%. Tốc 
độ cực tiểu là 3 cm/s, tốc độ cực đại là 
14 cm/s, tốc độ trung bình là 7,4 cm/s, 
hướng SW chiếm tới 70,83%, hướng S 
chiếm 26,04% và hướng N, E, SE, W 
chiếm 0%, như vậy dòng chủ yếu là 
chảy theo hướng SW (hướng dòng 
sông). 
 Khu vực này có biên rắn, biên 
lỏng, địa hình đáy hết sức phức tạp, 
khu vực có diện tích rất là nhỏ, có 
chiều theo trục X (hướng vuông góc với 
đường bờ) rộng khoảng 0,05o, chiều 
theo trục Y (hướng song song với đường 

bờ) rộng khoảng 0,04o. Vì vậy khi biên 
lỏng hướng biển có cùng một giá trị và 
cùng pha như vậy khi nước chảy vào 
thì sẽ có khu vực nào đó sẽ có giao 
thoa giữa 2 luồng nước, kết quả tính 
toán cũng chỉ ra được điều đó, nhìn vào 
các hình (Hình 2), ta thấy ngay khu 
vực giữa Hòn Miễu và Hòn Tầm là rõ 
nét nhất. 
 
IV. KẾT LUẬN 
 

Từ các kết quả tính toán khi áp 
dụng mô hình hóa hoàn lưu triều, kết 
qủa sử dụng mô hình Saint – Venant 
hai chiều cho vùng nghiên cứu ta có 
những nhận định như sau: 

1. Mô hình này áp dụng có kết 
quả cho khu vực có địa hình phức tạp 
như ở khu vực này. 

2. Thực tế là khi có hai hoặc 
nhiều dòng nước cùng chảy vào một 
khu vực nào đó thì sẽ có hiện tượng 
giao thoa của các dòng nước và có sự 
dâng nước ở khu vực, kết quả tính toán 
đã chỉ ra (Hình 2) khi triều lên mạnh 
thì ở khu vực giữa Hòn Tầm và Hòn 
Miễu và khu vực cửa sông Cửa Bé có sự 
giao thoa và dâng mực nước ở đây rất 
rõ rệt. 

3. Các kết quả tính toán và các 
bản đồ véc tơ dòng triều có xu thế là 
phù hợp với thực tế. 
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Hình 1: Bản đồ các véc tơ dòng triều lúc 00 h 30’ (khi triều bắt đầu lên) 

Distribution of the vectors of tidal current at 00 h 30’ (beginning of the ebb tide) 
 
 

 
Hình 2 : Bản đồ các véc tơ dòng triều lúc 05 h 00’ (khi triều lên mạnh) 

Distribution of the vectors of tidal current at 05 h 00’(the phase of ebb tide) 

Viện 
Hải Dương Học 

Viện 
Hải Dương Học 
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Hình 3: Bản đồ các véc tơ dòng triều lúc 08 h 00’ (khi triều bắt đầu dừng) 

Distribution of the vectors of tidal current at 08 h 00’ (beginning of the ebb tide) 
 

Hình 4: Bản đồ các véc tơ dòng triều lúc 15 h 00’ (khi triều xuống mạnh) 
Distribution of the vectors of tidal current at 15 h 00’(the phase of ebb tide) 
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Viện 
Hải Dương Học 
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Hình 5: Bản đồ đường đồng mức mực nước triều lúc 05 h 00’ 
The contour of tidal level after 05 h 00’ computing 
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Hình 6: Bản đồ đường đồng mức mực nước triều lúc 15 h 00’ 
The contour of tidal level after 15 h 00’ computing 
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